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Tên sáng kiến: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020.


Tên Đồng tác giả: 

· Phạm Mạnh Hùng: Kỹ sư xây dựng; Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nam.

· Trần Văn Bính: Kỹ sư vật liệu xây dựng; Phó chánh văn phòng Sở Xây dựng Hà Nam.

Phần mở đầu:

Hà Nam là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng và nằm trong vùng Hà Nội; phía Bắc, Tây Bắc giáp thành phố Hà Nội, phía Đông Bắc giáp tỉnh Hưng Yên, phía Đông giáp tỉnh Thái Bình, phía Tây giáp tỉnh Hoà Bình, phía Nam giáp tỉnh Ninh Bình và Nam Định. Hà Nam nằm trên quốc lộ 1A, Đường cao tốc Cỗu Giẽ-Ninh Bình là trục đường giao thông quan trọng của quốc gia, tuyến đường sắt Bắc – Nam. Hà Nam nằm liền kề với 6 tỉnh tạo nên một đầu mối giao thông lan toả, cho phép giao lưu thuận lợi về kinh tế - xã hội, tạo ảnh hưởng qua lại và có tác động thúc đẩy lẫn nhau trong việc phát triển. Mặt khác, Hà Nam do nằm gần Hà Nội nên nó trở thành vệ tinh chịu ảnh hưởng rất lớn về các mặt kinh tế - xã hội và thị trường. 


Với vị trí địa lý quan trọng như vậy, việc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hà Nam không chỉ có ý nghĩa riêng đối với tỉnh mà còn có ý nghĩa rất lớn lao trong sự nghiệp phát triển chung của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Hà Nội phía Nam và cả nước. Trong sự nghiệp chung đó có sự đóng góp của tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế, trong đó có ngành công nghiệp VLXD.

Hà Nam là một trong số các tỉnh thành của cả nước có công nghiệp VLXD phát triển, đặc biệt là sản xuất các sản phẩm VLXD chủ yếu trong xây dựng như: xi măng, vật liệu xây lợp, đá xây dựng, phục vụ không chỉ cho thị trường trong tỉnh mà còn cung ứng cho thị trường các tỉnh trong vùng và cả nước. Trong những năm qua, công nghiệp VLXD tỉnh Hà Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, thực hiện đạt và vượt mục tiêu nhiệm vụ quy hoạch phát triên VLXD của tỉnh đến năm 2010. Công nghiệp xi măng đã được quan tâm phát triển và trở thành ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh... Sản lượng VLXD trong tỉnh liên tục tăng năm sau cao hơn năm trước, chất lượng sản phẩm ngày càng được cải thiện và nâng cao. 

 Thị trường và nhu cầu VLXD của Hà Nam trong giai đoạn tới sẽ có bước tăng trưởng lớn bởi một số lý do sau:


- Sự phát triển kinh tế quốc dân theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đến năm 2020 mở ra hướng phát triển xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng (các công trình giao thông đường bộ, cầu cống, bến cảng; các công trình thuỷ lợi; các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch; các công trình phục vụ thể thao văn hóa; xây dựng mới và nâng cấp các hệ thống đô thị và xây dựng nhà ở của nhân dân trên toàn bộ lãnh thổ.


- Sự phát triển xây dựng các nhà cao tầng, chung cư, cao ốc văn phòng, khách sạn.... không chỉ mang lại một thị trường rộng lớn cho sự phát triển ngành xây dựng mà còn thúc đẩy phát triển các sản phẩm VLXD cao cấp hơn, chất lượng hơn và có các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cao hơn.


- Việc cải tạo nhà ở cũ của nhân dân khi đời sống được nâng cao cũng sẽ đòi hỏi một khối lượng lớn về VLXD và các chủng loại sản phẩm đa dạng hơn.


-  Chủ trương phát triển nông thôn của Nhà nước, nhằm rút ngắn khoảng cách về kinh tế giữa nông thôn và thành thị cũng là nguyên nhân để vật liệu xây dựng phát triển trong giai đoạn tới.


- Thị trường VLXD của các tỉnh xung quanh và cả nước đang phát triển và nhu cầu tiêu thụ vật liệu cũng còn nhiều nên cũng là điều kiện để sản xuất VLXD ở thành phố phát triển.

Chính vì vậy, trong giai đoạn tới Hà Nam sẽ trở thành thị trường VLXD sôi động trong vùng. Tỉnh Hà Nam có khả năng giao lưu hết sức thuận lợi với các tỉnh, thành phố trong vùng và các vùng khác trong cả nước. Đặc biệt Hà Nam nằm trong vùng Hà Nội, vùng có nền kinh tế năng động có nhu cầu VLXD cao, có tiềm lực về đầu tư mạnh, là động lực to lớn để hỗ trợ cho sự phát triển của ngành VLXD đồng thời vừa  là thị trường tiêu thụ VLXD của tỉnh.

+ Nguồn tài nguyên khoáng sản làm VLXD tuy không đa dạng nhưng có nguồn đá vôi cho sản xuất xi măng và đá xây dựng, có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển công nghiệp, có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế xã hội lớn cho tỉnh. Không những thế, đá vôi Hà Nam còn là nguồn đá xây dựng cung cấp chủ yếu cho Hà Nội hiện tại và trong tương lai.  Ngoài nguồn đá ra, Hà Nam còn có một số chủng loại khoáng sản làm VLXD khác như sét xi măng, sét gạch ngói, đolomit...


Để thực hiện Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý Vật liệu xây dựng, việc nghiên cứu xây dựng mới quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030  là hết sức cần thiết, nhằm tạo điều kiện phát triển ngành VLXD của tỉnh phù hợp với đặc điểm hiện có và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển VLXD cả nước đến năm 2020; phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đến năm 2020. 

Phần nội dung:


I. Nội dung nghiên cứu : 

- Đánh giá phân tích kết quả thực hiện quy hoạch VLXD đến năm 2010 của tỉnh, thực trạng ngành sản xuất VLXD tỉnh Hà Nam hiện nay và các yếu tố, nguồn lực tác động đến sự phát triển của ngành trong thời gian tới. Trên cơ sở đó xây dựng các phương án quy hoạch định hướng phát triển ngành từ nay đến năm 2020 và đến năm 2030. 


- Đề xuất các phương án khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tiềm năng về tài nguyên khoáng sản làm VLXD, phương án phân bố sản xuất và phương án phát triển các chủng loại sản phẩm VLXD có khả năng phát triển trên địa bàn tỉnh.

- Làm công cụ quản lý nhà nước, giúp cho các nhà quản lý trong công tác điều hành phát triển ngành sản xuất VLXD phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

- Làm căn cứ cho các nhà đầu tư trong việc chuẩn bị xây dựng các kế hoạch phát triển sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh trong các giai đoạn tới.

 Đối tượng nghiên cứu: Xuất phát từ tiềm năng khoáng sản làm VLXD, từ tập quán xây dựng của nhân dân và nhu cầu về thị trường VLXD trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, đối tượng nghiên cứu của dự án sẽ đề cập đến tất cả các chủng loại VLXD song tập trung chủ yếu vào một số chủng loại sau:

· Xi măng;

· Vật liệu xây lợp nung và không nung;

· Đá xây dựng;

· Cát xây dựng;

· Vật liệu ốp lát;
· Bê tông các loại;

· Vật liệu mới cho các công trình xây dựng ở thành phố và nông thôn (các loại vật liệu trang trí hoàn thiện, vật liệu có khả năng thay thế các loại vật liệu thông dụng).

II. Nội dung dự án:


1. Mục tiêu :
Phát triển sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của tỉnh về vị trí địa lý, nguồn tài nguyên khoáng sản, nguồn lực lao động để sản xuất ra nhiều sản phẩm VLXD với chất lượng cao; từng bước thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành để có thể hội nhập thị trường VLXD trong và ngoài nước. Phát triển sản xuất VLXD cả về khối lượng, chất lượng, chủng loại đáp ứng cơ bản một số chủng loại VLXD như xi măng, vật liệu xây, lợp, đá xây dựng, vật liệu trang trí hoàn thiện phục vụ trong tỉnh và cung cấp cho các tỉnh thành trong cả nước. Đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ cảnh quan, môi trường và phục vụ công tác quản lý ngành trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đến năm 2020 dự kiến giá trị sản xuất công nghiệp VLXD sẽ tăng khoảng 4,8 lần so với năm 2010. Tốc độ tăng trưởng trung bình 17,5%/năm.

Tăng sản lượng một số sản phẩm có lợi thế để cung cấp cho thị trường trong nước và các tỉnh lân cận (xi măng gấp khoảng 2 lần, đá xây dựng khoảng 1,5 lần, vật liệu xây khoảng 4,0 lần, bê tông các loại khoảng 6 lần so với hiện nay).

Giải quyết thêm khoảng 7.000 – 8.000 lao động tham gia vào sản xuất VLXD.

 Chủng loại vật liệu tiếp tục phát triển để phục vụ cho xây dựng ở Hà Nam, cung cấp cho thị trư​ờng trong nư​ớc và Hà Nội: xi măng, các sản phẩm sau xi măng (gạch không nung, gạch bê tông nhẹ, tấm 3D), vôi công nghiệp.



 Chủng loại vật liệu cần phát triển và đầu tư công nghệ mới: Vật liệu trang trí hoàn thiện; đá ốp lát nhân tạo, tấm lợp nhẹ cao cấp; tấm tường, tấm trần tấm thạch cao; tấm hợp kim nhôm nhựa, tấm sợi xenlulo.  


Loại vật liệu sẽ phát triển có mức độ: nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng của tỉnh, đồng thời cần chú trọng tới việc bảo vệ cảnh quan môi trường: 
2. Kết quả dự án:
  Dự án đã nghiên cứu, quy hoạch phát triển một số chủng loại vật liệu xây dựng chủ yếu đến năm 2020 như sau:
	Chủng loại VLXD


	Đơn vị
	Năm 2015
	Năm 2020

	1. Xi măng 
	Triệu tấn
	6,77
	9,98

	2. Vật liệu xây 
	Triệu viên
	1.180
	1.775

	- Gạch tuy nen
	“
	465
	565

	- Gạch xi măng cốt liệu

- Bê tông khí chưng áp AAC
- Tấm 3D
	“

“

“
	335

350

30
	450

700

60

	3. Vật liệu lợp 
	Triệu m2
	5
	4

	- Tấm lợp kim loại
	“
	0,5
	2

	- Tấm lợp 3 lớp cách nhiệt

- Tấm lợp polycacbonat-hợp kim nhôm

- Tấm lợp amiăng - XM
	“

“

“
	0,5

-

4
	1,0

1

-

	
	
	
	

	4. Đá xây dựng

5. Vôi công nghiệp
	Triệu m3

Nghìn tấn
	11

400
	13

800

	6. Gạch Terrazzo
	1000 m2
	100
	200

	7. Đá ốp lát nhân tạo 

(terastone) 

8. Tấm nhựa

9. Tấm bê tông cốt sợi gỗ

10. Tấm thạch cao

11. Tấm ốp tường alumin composite.

12. Bê tông
	1000 m2

1000 m2

1000 m3

Triệu m2

1000 m2

1000 m3
	-

200

15

1

500

1.560
	400

400

30

2

1.000

2.200

	- Bê tông đúc sẵn
	“
	1.360
	1.800

	- Bê tông thương phẩm
	“
	200
	400




Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số: 1784/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012.
Ngày 24 tháng 3 năm 2013, Sở Xây dựng Hà Nam đã giao cho tập thể tác giả tổ chức công bố Dự án quy hoạch và tổ chức quản lý, triển khai thực hiện Dự án quy hoạch này.

III. Khả năng áp dụng:

Sau gần 01 năm triển khai, đến nay đã được Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung dây chuyền 02 sản xuất xi măng công suất 2,69 triệu tấn Clanhker/năm của Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành vào giai đoạn từ năm 2013-2015 trong Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn đến 2020 và định hướng đến năm 2030. Dự án sản xuất tấm 3D công suất 300.000 m2 sàn/năm của Công ty cổ phần Sông Đà -Việt Đức đã hoàn thành và đi vào sản xuất. 406 lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh đã được xóa bỏ hoàn toàn và thay thế vào đó là 21 nhà máy sản xuất gạch Tuynel với tổng công suất khoảng 450 triệu viên/năm, nhiều dự án sản xuất gạch không nung đã được triển khai đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh.
IV. Hiệu quả dự kiến:

Đến năm 2020, năng lực sản xuất của một số chủng loại VLXD ở Hà Nam năm 2020 tăng nhiều so với năm 2010 cụ thể là:
- Xi măng gấp 2,5 lần. 

- Vật liệu xây gấp 3,0 lần.

- Vật liệu lợp gấp 1,5 lần. 

- Đá xây dựng gấp 1,5 lần.

- Bê tông các loại gấp 6,4 lần.

Với năng lực sản xuất nêu trên, đến năm 2020 ngành sản xuất VLXD tỉnh Hà Nam sẽ có giá trị sản xuất ước tính khoảng 26.920 tỷ đồng (Ước tính theo giá hiện hành).
  








      Đơn vị : Tỷ đồng 

	TT
	Chủng loại VLXD
	Năm 2020

(Gía được làm tròn số)

	1
	Xi măng
	15.000

	2
	Vật liệu xây
	2.000

	3
	Vật liệu lợp
	400

	4
	Đá xây dựng
	3.400

	5
	Vôi công nghiệp
	1.200

	6
	Vật liệu ốp lát các loại
	2.060

	7
	Bê tông các loại
	2.860

	
	Tổng cộng:
	26.920


V. Kết luận:

Quy hoạch phát triển phát triển VLXD tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã xác lập quan điểm, cơ cấu và phương án phát triển ngành công nghiệp VLXD của tỉnh mang tính khoa học, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế mới của tỉnh nói riêng và của vùng Đồng bằng sông Hồng nói chung. Việc thực hiện quy hoạch phát triển VLXD và các ngành công nghiệp khác của tỉnh sẽ góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với xu thế phát triển chung nền kinh tế cả nước trong giai đoạn sắp tới. Quy hoạch phát triển VLXD trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản làm VLXD, khai thác có hiệu quả tiềm lực kinh tế và KHKT trong sản xuất VLXD, phát huy hết tiềm năng sẵn có trong tỉnh để sản xuất ra nhiều sản phẩm VLXD có chất lượng tốt, đa dạng về chủng loại và mẫu mã để thoả mãn mọi nhu cầu xây dựng trong tỉnh, tham gia cung ứng cho các thị trường khác trong khu vực, đặc biệt là thành phố Hà Nội. Mặt khác, phát triển sản xuất VLXD còn có ý nghĩa lớn về mặt xã hội đó là giải quyết việc làm cho người lao động, xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.


Quy hoạch VLXD đã nêu lên những nguồn lực, những tiềm năng, thế mạnh và những thuận lợi của tỉnh; đã dự báo thị trường trong và ngoài tỉnh; đồng thời cũng đã nêu lên những khó khăn, tồn tại để trên cơ sở đó xây dựng phương án quy hoạch phát triển sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020 mang tính khoa học và khả thi. Dự án quy hoạch VLXD tỉnh Hà Nam đến năm 2020 đã đề xuất nhiều hạng mục công trình khai thác và sản xuất VLXD cần được đầu tư mở rộng nâng công suất hoặc xây dựng mới. Đây là những công trình sản xuất VLXD có quy mô công nghiệp, có công nghệ và kỹ thuật sản xuất tiên tiến và được phân bố tương đối hợp lý trên địa bàn tỉnh, làm thay đổi cơ bản bộ mặt ngành công nghiệp VLXD ở tỉnh. Các cơ sở sản xuất VLXD hiện có cũng sẽ được trang bị lại sản xuất, nâng cấp về công nghệ để khỏi lạc hậu trong quá trình chuyển biến của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ./.

	
Hội đồng xét duyệt sáng kiến 
	Người báo cáo sáng kiến
Trần Văn BÝnh
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